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Cải cách thể chế của nền hành chính nhà nước (HCNN), gọi tắt là cải cách 
thể chế HCNN, là một trong những nội dung cơ bản, trọng tâm của cải cách nền 
HCNN. Bước vào thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và 
Nhà nước rất quan tâm đến cải cách, xây dựng một hệ thống thể chế HCNN, 
thực chất là xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, các văn bản quy phạm 
pháp luật tạo ra khung pháp lý cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy HCNN 
và quản lý kinh tế – xã hội. 

Đại hội VI (12-1986) của Đảng nhấn mạnh: “Quản lý đất nước bằng pháp 
luật, chứ không chỉ bằng quản lý… Quản lý bằng pháp luật đòi hỏi phải quan 
tâm xây dựng pháp luật. Từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật 
để đảm bảo cho bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo pháp luật”1. 
Quán triệt quan điểm đó, hệ thống pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, xây 
dựng mới, đạt kết quả bước đầu. Nhìn chung, hệ thống pháp luật vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu quản lý kinh tế – xã hội. 

Đến Đại hội VII (6-1991), trên cơ sở tổng kết 5 năm thực hiện đường lối đổi 
mới, Đảng đã đưa ra chủ trương tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước và xác định: 
“Trung tâm cải cách nhằm vào hệ thống hành chính với nội dung chính là xây 
dựng một hệ thống hành pháp và quản lý hành chính nhà nước thông suốt từ 
Trung ương xuống cơ sở, có đủ quyền lực, năng lực, hiệu lực”2. Về xây dựng 
thể chế HCNN, Đại hội chủ trương sửa đổi Hiến pháp; tiếp tục sửa đổi và xây 
dựng hệ thống pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, hình sự, dân sự, hành 
chính, về  quyền và nghĩa vụ công dân… bảo đảm cho Nhà nước quản lý mọi 
mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật. 

                                                
* Học viện Kỹ thuật Quân sự. 
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HNTƯ 2 khóa VII (12-1991) đề ra các quan điểm và phương hướng cơ bản 
chỉ đạo việc sửa đổi Hiến pháp. Nghị quyết nhấn mạnh: “Hiến pháp sửa đổi 
phải quán triệt và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thể chế hoá cương 
lĩnh, chiến lược và các văn kiện khác của Đại hội VII, bảo đảm mục tiêu xã hội 
chủ nghĩa, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa”3. HNTƯ 8 khoá VII (1-
1995) đánh dấu bước đổi mới, phát triển nhận thức, chủ trương về cải cách một 
bước nền HCNN. Lần đầu tiên Đảng chủ trương cải cách nền HCNN với tư 
cách là một hệ thống trên 3 nội dung cơ bản: thể chế hành chính, tổ chức bộ 
máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Về cải cách thể chế hành 
chính, Đảng chỉ rõ: “Trong năm 1995, phải cải cách một bước cơ bản các thủ 
tục hành chính, cả về thể chế, và tổ chức thực hiện”4. Tập trung vào các nội 
dung cơ bản là: cải cách thủ tục hành chính (TTHC), trong các lĩnh vực tác 
động trực tiếp tới đời sống và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và của 
nhân dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế mới; đổi mới quy 
trình lập pháp lập quy theo hướng tăng cường công tác lập quy của Chính phủ, 
nhằm cụ thể hoá và triển khai  thực hiện luật được nhanh chóng và hiệu quả; 
nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội, kỷ luật 
trong bộ máy nhà nước. 

Chủ trương cải cách thể chế hành chính tiếp tục được Đại hội VIII (1996) 
chỉ rõ: “Thực hiện cải cách cơ bản các thủ tục hành chính, cả về thể chế và tổ 
chức thực hiện; loại bỏ những khâu bất hợp lý và phiền hà, ngăn chặn tệ cửa 
quyền, tham nhũng, hối lộ, vi phạm pháp luật”5; đồng thời nhấn mạnh: “Tiếp 
tục xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa”6. Tập trung vào việc ban hành các luật mới về thương mại, 
ngân hàng, hải quan, bưu chính viễn thông, điện lực, xây dựng, khoa học – 
công nghệ, tài nguyên nước. Sửa đổi, bổ sung các văn bản luật về thuế, khuyến 
khích đầu tư trong nước và ngoài nước vào Việt Nam, công ty, doanh nghiệp tư 
nhân… Đồng thời đẩy mạnh cải cách cơ bản các TTHC. 

HNTƯ 3 Khóa VIII (6-1997) chủ trương đẩy mạnh cải cách thể chế và 
TTHC trong lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân, nhấn mạnh đến 
việc rút kinh nghiệm về thực hiện cơ chế “một cửa” ở một số địa phương để chỉ 
đạo áp dụng thực hiện ở các ngành, các cấp. 

HNTƯ 7 Khoá VIII (8-1999) nhấn mạnh việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 
các luật về tổ chức bộ máy HCNN và tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách 
TTHC. 

Để tăng cường năng lực, hiệu lực quản lý đáp ứng với yêu cầu phát triển của 
công cuộc đổi mới đất nước, Đại hội IX (4-2001) chủ trương đẩy mạnh cải 
cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh. Nghị 
quyết xác định đổi mới về thể chế nhằm: “Hình thành về cơ bản và vận hành 
thông suốt, có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa”7, tập trung vào xây dựng và thực hiện chương trình đổi mới thể chế trong 
từng năm; đổi mới phương thức và quy trình xây dựng thể chế; cải cách TTHC, 
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xoá bỏ những quy định mang tính hành chính quan liêu, bao cấp gây phiền hà, 
sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân. 

Thực hiện chủ trương của Đại hội IX về cải cách hành chính, tháng 9-2001, 
Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách HCNN giai đoạn 2001 – 
2010 nhằm mục tiêu đến năm 2010, hệ thống HCNN cơ bản được cải cách đáp 
ứng với nhu cầu quản lý kinh tế – thị trường theo cơ chế định hướng XHCN. Về 
cải cách thể chế hành chính, Chính phủ nhấn mạnh việc xây dựng và hoàn thiện 
các thể chế, trước hết tập trung vào xây dựng thể chế kinh tế của nền kinh tế thị 
trường (KTTT) định hướng XHCN; thể chế về tổ chức và hoạt động của bộ máy 
HCNN; thể chế về quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; về thẩm quyền quản lý 
nhà nước của Nhà nước đối với doanh nghiệp; đổi mới quy trình xây dựng và 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục cải cách TTHC. 

Đại hội X (4-2006) tiếp tục chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính công, 
nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội. Tập trung vào hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, thực thi của các quy định trong các văn 
bản pháp luật; đồng thời nhấn mạnh đến chức năng của Chính phủ tập trung vào 
việc hoạch định thể chế, chính sách, cải cách TTHC, tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi cho các hoạt động kinh tế – xã hội. 

Trên cơ sở đường lối, chủ trương về cải cách, xây dựng thể chế HCNN, từ 
năm 1986 đến năm 2006, Đảng đã từng bước lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan nhà 
nước tổ chức triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng: 

Thứ nhất, lãnh đạo, chỉ đạo từng bước đổi mới và hoàn thiện hệ thống luật 
pháp tạo môi trường pháp lý cần thiết cho việc tổ chức, hoạt động của bộ máy 
HCNN và hoạt động của các quá trình kinh tế – xã hội.  

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khoá VIII (15-4-1992) đã thông qua Hiến pháp 
mới, tiếp tục được Quốc hội khoá X sửa đổi, bổ sung tại Kỳ họp thứ 10 (25-12-
2001), với nhiều nội dung mới phù hợp với công cuộc đổi mới đất nước: luật 
pháp hoá các cải cách kinh tế – xã hội theo hướng xây dựng KTTT định hướng 
XHCN; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt 
động của các cơ quan nhà nước theo hướng tăng cường quản lý nhà nước về 
kinh tế – xã hội bằng pháp luật, phát huy dân chủ và tăng cường pháp chế 
XHCN. Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khoá VIII (1987-1992), Hội đồng Bộ trưởng 
đã cùng với các cơ quan nhà nước chuẩn bị dự thảo, trình Quốc hội thông qua 
và ban hành được 2 bộ luật, 25 luật và 38 pháp lệnh8. Nhiệm kỳ Quốc hội Khoá 
IX (1992-1997), Chính phủ cùng các cơ quan nhà nước dự thảo, trình Quốc hội 
thông qua và ban hành 36 luật, bộ luật, 43 pháp lệnh9. Nhiệm kỳ Quốc hội 
Khoá X (1997-2002) Chính phủ cùng các cơ quan nhà nước dự thảo, trình Quốc 
hội thông qua và ban hành 1 bộ luật, 31 luật, 39 pháp lệnh10. Từ đầu nhiệm kỳ 
Quốc hội Khoá XI đến tháng 4 – 2005, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 
và ban hành được 49 luật. Trung bình mỗi năm Chính phủ ban hành được gần 
200 nghị định11. Hệ thống luật pháp đã quán triệt và thể chế hoá quan điểm, 
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đường lối đổi mới của Đảng. Thể chế KTTT được xây dựng cơ bản đồng bộ, tạo 
hành lang pháp lý để các cơ quan nhà nước thực hiện đúng các chức năng pháp 
lý nhà nước đối với xã hội bằng pháp luật; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các 
quá trình kinh tế  - xã hội phát triển trong nền KTTT định hướng XHCN, đặc 
biệt là thể chế về quản lý kinh tế và tài chính: ngân sách, đầu tư, thuế, kiểm 
toán nhà nước, quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tiêu thụ 
đặc biệt... Thể chế về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bộ máy 
HCNN được đổi mới và hoàn thiện hơn, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và 
hoạt động của bộ máy HCNN theo cơ chế mới. Chính phủ tập trung vào quản lý 
vĩ mô các quá trình kinh tế – xã hội; các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý đa 
ngành, đa lĩnh vực, bao quát các thành phần kinh tế trong phạm vi cả nước và 
cung cấp dịch vụ công. 

Thứ hai, coi trọng việc lãnh đạo xây dựng thể chế về bảo đảm và phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường dân chủ hoá đời sống xã hội. 

Ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị ban hành chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 11-5-1998, Chính phủ ra Nghị định 
số 29/NĐ-CP về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Quy chế áp dụng 
cho cả phường và thị trấn. Ngày 28-3-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban 
hành Chỉ thị 10-CP/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 7-7-2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 
79/2003/NĐ-CP về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã thay cho 
Nghị định số 29 (năm 1998). Việc ban hành và triển khai thực hiện tốt các quy 
chế đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế 
– xã hội; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống 
chính trị ở địa phương, cơ sở. 

Thứ 3, đẩy mạnh cải cách cơ bản các thủ tục hành chính theo hướng đơn 
giản hoá, minh bạch hoá, thuận tiện cho nhân dân. 

Ngày 4-5-1994, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/CP về cải cách một 
bước TTHC trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Chính phủ 
đã chỉ đạo cải cách TTHC trên các lĩnh vực trọng điểm: phân bổ ngân sách; cấp 
phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; xuất nhập 
khẩu; thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng 
và chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, quyền sử dụng đất đô thị; xuất nhập cảnh; 
giải quyết khiếu nại và tố cáo của công dân. Từng bước chỉ đạo thực hiện thí 
điểm mô hình cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa, một dấu”, rút kinh nghiệm 
và từng bước mở rộng thực hiện ở tất cả các cơ quan hành chính của cấp chính 
quyền địa phương trên toàn quốc. Việc đổi mới cách thức, quy trình giải quyết 
các TTHC tạo ra bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công 
việc giữa cơ quan HCNN với công dân và tổ chức. Các TTHC được công khai 
hoá, đơn giản, thuận tiện cho nhân dân và doanh nghiệp, góp phần vào việc 
phòng, chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền và nâng cao kỹ năng, 
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nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, 
công chức hành chính. 

Thứ 4, từng bước đổi mới quy trình lập pháp, lập quy trong quá trình xây 
dựng thể chế HCNN. 

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá IX (12-11-1996) đã thông qua Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện triển khai Luật đã có tác dụng 
tích cực đến thể chế lập pháp, lập quy; cải tiến quy trình xây dựng luật theo 
hướng phân công, phân cấp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và tăng cường 
công tác lập quy của Chính phủ. Góp phần nâng cao chất lượng và thúc đẩy tiến 
độ quy trình xây dựng luật, kịp thời để thể chế hoá và triển khai thực hiện đạt 
kết quả cao trong thực tiễn. Đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đúng với thẩm quyền theo luật định, khắc 
phục căn bản tình trạng ban hành văn bản không đúng thẩm quyền và trùng lặp. 
Tính thống nhất trong hệ thống pháp luật được bảo đảm, khoa học, hợp lý, pháp 
lý, dân chủ, có tính khả thi cao, từng bước đáp ứng yêu cầu xã hội và vận hành 
của nền HCNN. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thế chế của nền HCNN ngày càng được bổ 
sung, phát triển, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thúc đẩy 
phát triển nền KTTT định hướng XHCN; đồng thời tạo ra khung pháp lý cho bộ 
máy HCNN và nền công vụ hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà 
nước đối với xã hội; thúc đẩy và phục vụ đắc lực cho sự phát  triển của công 
cuộc đổi mới. Tuy nhiên, hệ thống thể chế HCNN vẫn chưa theo kịp với yêu 
cầu phát triển kinh tế – xã hội, luật pháp chưa thật đồng bộ và nhất quán, vẫn 
còn thiếu nhiều luật để điều chỉnh các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng 
các văn bản luật vẫn còn nhiều bất cập, nhất là các luật về kinh tế, tài chính, 
ngân hàng; hội nhập quốc tế; bảo vệ môi trường; bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng; xuất khẩu, nhập khẩu; cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, quy định 
thẩm quyền của Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước trong quản lý 
vốn, tài sản nhà nước; hoạt động công vụ, thanh tra công vụ, trách nhiệm của 
tập thể và người đứng đầu các cơ quan nhà nước; nhiều TTHC liên quan đến 
người dân chưa được cải cách triệt để như: đất đai, nhà ở, đền bù giải phóng 
mặt bằng; xây dựng, đầu tư, quản lý kinh doanh; hộ tịch, hộ khẩu... Chậm khắc 
phục những hạn chế về tổ chức thực hiện luật, kỷ cương, phép nước ở nhiều nơi 
bị vi phạm nghiêm trọng.  

Từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cải cách, xây dựng thể chế HCNN của Đảng, 
rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu sau: 

Một là, phải tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng 
và tổ chức thực hiện thể chế của nền HCNN. Đây là một nguyên tắc có ý nghĩa 
quyết định đến chất lượng xây dựng và thực hiện pháp luật, nhằm đảm bảo cho 
các văn bản quy phạm pháp luật quán triệt và cụ thể hoá đầy đủ đường lối, quan 
điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và được tổ chức thực hiện 
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đạt hiệu quả cao trong đời sống xã hội; phản ánh rõ bản chất của chế độ chính 
trị – xã hội, ý chí của Đảng cầm quyền, các lợi ích căn bản của các giai cấp, 
tầng lớp xã hội; đảm bảo định hướng XHCN và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân. Sự làm chủ của Đảng phải được thực hiện trong các khâu, các bước 
của quá trình thực hiện thể chế. Từ việc Đảng xác định mục tiêu, quan điểm chỉ 
đạo, chủ trương, định hướng giải pháp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, lập kế hoạch 
xây dựng các dự án luật; thẩm định, phản biện xã hội, lấy ý kiến của các cơ 
quan, đoàn thể, nhân dân; thông qua dự án luật, công báo; phổ biến, giáo dục 
pháp luật; tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm và tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 

Hai là, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong đổi mới phương thức, 
quy trình xây dựng thể chế. Cải tiến sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật, nhất là giữa Quốc hội 
và Chính phủ. Đẩy mạnh đổi mới chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ trong 
xây dựng các dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội và các văn bản dưới luật 
để hướng dẫn tổ chức thực hiện. Nâng tầm trí tuệ của Quốc hội trong việc thẩm 
định, thông qua các dự án luật và trình độ pháp luật, kỹ năng pháp lý của đại 
biểu Quốc hội. Trong bầu cử Quốc hội, phải đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn 
đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đảm bảo sự cân đối, hợp lý giữa tiêu chuẩn đại 
biểu và cơ cấu đại biểu, coi trọng bố trí đại biểu hoạt động theo chế độ chuyên 
trách, đảm bảo tính chuyên nghiệp trong xây dựng luật và hoạt động của Quốc 
hội. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng hoàn thiện 
cơ chế để tăng cường phản biện xã hội, tiếp thu các ý kiến, sáng kiến của nhân 
dân để bổ sung, hoàn thiện hệ thống luật pháp. Coi trọng khuyến khích sáng 
kiến pháp lý cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước vào xây dựng các dự án 
luật, nhất là các đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các văn bản pháp 
luật sẽ được ban hành. 

Ba là, Đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ xây dựng thể chế, 
nhưng phải coi trọng chất lượng, tính thống nhất và đồng bộ; phải có trọng 
tâm, trọng điểm, có lộ trình khoa học. Sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc đổi 
mới toàn diện đất nước và tăng cường hội nhập quốc tế đã đặt ra yêu cầu đẩy 
nhanh quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp trên cơ sở bảo đảm 
chất lượng về khoa học và lý luận thực tiễn, đảm bảo tính đồng bộ và nhất 
quán. Khi ban hành các văn bản luật, pháp lệnh, phải đồng thời ban hành các 
văn bản dưới luật để hướng dẫn tổ chức thực hiện. Xét trên thực tế về các điều 
kiện kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước; từ khối lượng công việc của các cơ 
quan nhà nước, thì không thể hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế ngay trong 
một thời gian ngắn, hoặc trong một vài năm. Do vậy, Đảng phải lãnh đạo các 
cơ quan nhà nước hoạch định  một chiến lược dài hạn và ngắn hạn, với một lộ 
trình cụ thể, khoa học, tập trung vào ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 
cần kíp để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường và tăng trưởng 
hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập về kinh tế, tài chính, thương mại, đầu tư. 
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Bốn là, Đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo gắn chặt việc cải cách, xây dựng thể 
chế với cải cách bộ máy cán bộ, công chức và cải cách tài chính công trong hệ 
thống HCNN. Thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền KTTT định hướng 
XHCN đã đặt ra yêu cầu phải giải quyết hàng loạt các vấn đề đối với nền 
HCNN một cách đồng bộ và có hệ thống. Đó là các vấn đề vừa mang tính chính 
trị ,vừa mang tính pháp quyền và mang tính chất nghiệp vụ hành chính. Cần 
phải có một hệ thống pháp luật quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối đổi mới 
của Đảng, tạo khung pháp lý cho tổ chức và hoạt động của nền HCNN và nền 
kinh tế – xã hội; cùng với một tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, đa năng, 
khoa học, hợp lý, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao; với một đội ngũ cán bộ, 
công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ, kiến thức chuyên môn 
nghiệp vụ tốt, chuyên nghiệp và hiện đại; với một hệ thống HCNN sử dụng có 
hiệu quả nhất các công cụ tài chính, tiền tệ, ngân sách nhà nước. Tất cả các yếu 
tố của nền HCNN và bộ máy nhà nước đều được tổ chức và hoạt động trên cơ 
sở thể chế pháp lý. Phải đặt cải cách thể chế trong tổng thể cải cách nền hành 
chính và bộ máy nhà nước. 

Năm là, Đảng phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục, tổ 
chức triển khai thực hiện. Đây là một khâu có ý nghĩa quyết định đến chất 
lượng, hiệu quả của luật pháp trong thực tiễn. Pháp luật chỉ có ý nghĩa khi nó 
được phát huy tác dụng trong đời sống xã hội, phục vụ cho con người và xã hội. 
Phải coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và tổ chức thực hiện pháp 
luật trong xã hội; xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã 
hội. Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan về bảo vệ 
pháp luật; phối hợp chặt chẽ giữa các Uỷ ban kiểm tra nhân dân để bảo đảm 
việc thực thi pháp luật trong xã hội, đặc biệt là việc thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức trong khi thực thi công vụ. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện pháp luật phải tôn trọng và tiếp thu ý kiến của nhân 
dân, kịp thời tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 
hệ thống thể chế. 

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế 
ngày càng được tăng cường, với các mối quan hệ xã hội và quốc tế phong phú, 
đa dạng, phức tạp và yêu cầu cao, đòi hỏi Đảng phải tăng cường lãnh đạo đẩy 
mạnh cải cách nền HCNN đồng bộ, trong đó việc cải cách, xây dựng và hoàn 
thiện thể chế hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc tăng cường 
hiệu lực quản lý xã hội  của Nhà nước bằng pháp luật, đồng thời tạo cơ sở pháp 
lý thúc đẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội trong thời kỳ mới. 
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